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Bản cáo bạch

Công ty cổ phần gạch men thăng long viglacera
(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1903000053 do Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 29 tháng 01 năm 200, Đăng ký

 thay đổi lần 2 ngày 30 tháng 10 năm 2006)
đăng ký cổ phiếu

Trên trung tâm giao dịch chứng khoán hà nội
Bản cáo bạch này và tài liệu bổ xung được cung cấp tại:



Công ty Cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera

Điện thoại: 04.5811900

Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Fax: 04.5811349

Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long


Điện thoại: 04.7262600

273 Kim Mã - Ba Đình – Hà Nội




Fax: 04.7262601

Chi nhánh Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long

Điện thoại: 08.9102215

02 Tôn Đức Thắng – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh


Fax: 08.9102216

Phụ trách công bố thông tin:
Họ tên: Trần Văn Phúc – Giám đốc Công ty 
Địa chỉ: Công ty Cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera



Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc



Công ty cổ phần gạch men thăng long viglacera
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1903000053 do Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 29 tháng 01 năm 2004, Đăng ký

 thay đổi lần 2 ngày 30 tháng 10 năm 2006 
đăng ký cổ phiếu

Trên trung tâm giao dịch chứng khoán hà nội

Tên cổ phiếu:


Cổ phiếu Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera

Mệnh giá:


10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng đăng ký:
1.800.000 cổ phiếu

Tổng giá trị đăng ký:
18.000.000.000 đồng

Tổ chức kiểm toán
Công ty hợp danh kiểm toán và tư vấn tài chính việt nam 

Trụ sở:


1603 – Tầng 16 – Toà nhà 24T1 – Trung Hoà - Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại:

(84-4) 2512 482

Fax:


(84-4) 2512 821

Tổ chức tư vấn

Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long

Trụ sở chính:

273, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:

(84 - 4) 726 2600

Fax:


(84 - 4) 726 2601

Website:

www.thanglongsc.com.vn
Chi nhánh Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long

Trụ sở chính:

02, Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:

(84 - 8) 9102215

Fax:


(84 - 8) 9102216
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I. những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch
1. Tổ chức đăng ký

Ông  Luyện Công Minh

Chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông  Trần Văn Phúc 

Chức vụ:
Giám đốc
Ông  Nguyễn Minh Hiến

Chức vụ:
Kế toán trưởng
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý theo đó, nhà đầu tư có thể hiểu, phân tích tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh trong quá khứ cũng như triển vọng trong tương lai của Công ty.

2. Tổ chức tư vấn
Ông  Lê Đình Ngọc


Chức vụ:  Giám Đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Gạch men Thăng Long - Viglacera. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Gạch men Thăng Long - Viglacera cung cấp.

II. các khái niệm

Công ty
:
Công ty Cổ phần Gạch men Thăng Long - Viglacera

Cổ phiếu
:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gạch men Thăng Long - Viglacera
Điều lệ Công ty
:
Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch men Thăng Long - Viglacera
§KGD
:
Đăng ký giao dịch

UBCKNN
:
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

TTGDCK
:
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

H§QT
:
Hội đồng quản trị

Thuế TNDN
:
Thuế thu nhập doanh nghiệp

CBCNV
:
Cán bộ công nhân viên
III. tình hình và đặc điểm của tổ chức đăng ký

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

· Công ty Cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera là một doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng. Công ty được thành lập trên cơ sở chuyển Nhà máy Gạch men Thăng Long thuộc Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera thành công ty cổ phần theo Quyết định số 1778/QĐ-BXD ngày 31/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

· Tiền thân của Công ty là Nhà máy gạch men Thăng Long được thành lập theo Quyết định số 1379/QĐ-BXD ngày 22/09/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty có chức năng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gạch men và trang trí hoàn thiện nội thất các công trình dân dụng và công nghiệp.
· Ngày 16/07/2003 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 960/QĐ-BXD sáp nhập Công ty Gạch Granit Tiên Sơn vào Công ty Gạch men Thăng Long và đổi tên thành Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera.

· Thực hiện chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước, ngày 31/12/2003 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1778/QĐ-BXD về việc chuyển Nhà máy Gạch men Thăng Long thuộc Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera thành Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera.

· Trong những ngày đầu mới thành lập, Công ty chỉ có 01 dây chuyền sản xuất gạch men ốp tường theo công nghệ nung 2 lần với công xuất thiết kế 3 triệu m2/năm theo tiêu chuẩn Châu Âu EN159-1984. Ngay sau khi đi vào hoạt động, Công ty đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty. Đến tháng 08 năm 2002 Công ty đã vinh dự được nhận chứng chỉ ISO do QUACER và BVQI cấp.

· Đến tháng 11 năm 2002, Công ty đã thực hiện thành công đề án kết nối dây chuyền nâng tổng sản lượng của Công ty lên 4 triệu m2/năm. Đây là thực sự là một thành công rất lớn được bạn bè đồng nghiệp và các chuyên gia nước ngoài khâm phục và đánh giá cao. 

· Sau thành công này, Công ty đã quyết định đầu tư thêm 01 dây chuyền với công xuất thiết kế 1,5 triệu m2/năm và nâng công suất sản xuất của Công ty từ 4 triệu lên 5,5 triệu m2/năm.

· Để nâng cao giá trị và đa dạng hoá sản phẩm, Công ty đã quyết định đầu tư thêm dây chuyền công nghệ nung 3 lần chuyên sản xuất gạch viên trang trí cao cấp với công xuất thiết kế là 200.000 m2/năm. Đây là một bước đi đột phá trong công nghệ sản xuất gạch men vì sản phẩm 3 lần nung đòi hỏi phải có sự khéo léo và tinh vi rất cao của công nghệ mà vào thời điểm đó chưa có nhà sản xuất nào trong nước làm được.

· Đến tháng 04 năm 2004, được sự đầu tư của Quỹ hỗ trợ Phát triển Vĩnh Phúc, sau 03 tháng chuyển thành công ty cổ phần, Công ty đã mạnh dạn đầu tư thêm dây chuyền số 04 với công xuất là 3 triệu m2/năm, nâng tổng công xuất của Công ty lên 8,5 triệu m2/năm.
· Chuyển sang hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng tích luỹ và nâng cao năng lực sản xuất; mở rộng thị phần; đảm bảo gia tăng giá trị doanh nghiệp, lợi ích hợp pháp của cổ đông và góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

· Tuy là một doanh nghiệp trẻ trong lĩnh vực sản xuất gạch men, nhưng nhờ có đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm và tài năng nên sản phẩm của Công ty luôn có chất lượng ổn định, từng bước chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế. Công ty đã thiết lập và xây dựng cho mình một mạng lưới tiêu thụ rộng khắp với hơn 100 tổng đại lý và hơn 1.000 cửa hàng tiêu thụ trên 64 tỉnh ,thành cả nước. Bên cạnh các mạng lưới tiêu thụ trong nước, Công ty còn thiết lập được một số kênh phân phối sản phẩn ra thị trường thế giới thông qua gần 10 công ty thương mại nước ngoài.

· Với thành tích đã đạt đựoc, Công ty đã vinh dự 2 lần được đón các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước về thăm (chuyến thăm ngày 05/06/2002 của Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và ngày 08/10/2002 của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười). Ngoài ra, trong qúa trình phát triển của mình, Công ty còn được đón nhận nhiều danh hiệu, huy chương và bằng khen của các tổ chức,  Bộ, Ngành của Nhà nước. 

Một số thông tin cơ bản về Công ty: 

· Tên Công ty:

Công ty Cổ phần Gạch men Thăng Long - Viglacera

· Tên tiếng Anh:

Viglacera thanglong ceramic tiles joint – stock company

· Tên viết tắt:

TTC

· [image: image2.jpg]Thang Long
Coramic Ties




· Logo:


· Trụ sở:


Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

· Điện thoại:


(84-04) 5811900

Fax:
(84-04) 5811349

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1903000053 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 29 tháng 01 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 30 tháng 10 năm 2006.




· Ngành nghề kinh doanh:     

+ Sản xuất và mua bán các sản phẩm gạch Ceramic và các loại vật liệu xây dựng khác;

+ Đầu tư hạ tầng, xây lắp, trang trí nội thất các công trình công nghiệp và dân dụng;

+ Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng;

+ Mua bán máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và tiêu dùng;

+ Khai thác và chế biến nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất vật liệu xây dựng;

+ Dịch vụ vận chuyển hàng hoá các loại;

+ Kinh doanh xuất nhập khẩu;

+ Kinh doanh đại lý xăng, dầu, gas;

+ Kinh doanh dịch vụ du lịch;
· Vốn điều lệ: 

· Tại thời điểm chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần (29/01/2004), vốn điều lệ của Công ty là: 12.5 tỷ đồng. 

·  Đến ngày 30/08/2006, Công ty đã hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá là 5,5 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ lên 18 tỷ đồng (Mười tám tỷ đồng).

· Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 30/09/2006:

	STT
	Loại cổ đông
	Số l​ượng cổ phần
	Tỷ lệ nắm giữ

	1
	Nhà n​ước
	918.000
	51%

	2
	Người lao động trong Công ty
	287.440
	16%

	3
	Cổ đông ngoài Công ty
	594.560
	33%

	Tổng số
	1.800.000
	100%


Cơ cấu tổ chức của Công ty:

2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ tại thời điểm 30/09/2006

	STT
	Họ và tên cổ đông
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ nắm giữ

	1
	Nhà nư​​ớc
	918.000
	51%

	 
	Đại diện sở hữu Nhà nước
	
	

	 
	Luyện Công Minh
	
	

	2
	Luyện Công Minh
	2.000
	0,111%

	3
	Trần Văn Phúc
	1.850
	0.103%

	4
	Trương Ngọc Minh
	6.250
	0,347%

	5
	Nguyễn Văn Sinh
	37.790
	2,099%

	6
	Nguyễn Hồng Trung
	750
	0,042%

	Tổng cộng
	966.440
	53,7%


3. Tình hình chuyển nhượng cổ phần 

- Số lượng cổ phần dành cho lao động nghèo theo Nghị định 64/2002/NĐ-CP : Không có 

- Số cổ phần ưu đãi dành cho cán bộ công nhân viên đã được bãi bỏ hạn chế chuyển nhượng theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP và theo Điều lệ Công ty.

- Số cổ phần do các cổ đông sáng lập nắm giữ là 966.400 cổ phần, chiếm 53,7%. Do Công ty chính thức chuyển sang Công ty cổ phần ngày 27/01/2004  do vậy số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm cho đến ngày 27/01/2007. 
- Số cổ phần được tự do chuyển nhượng của Công ty là 833.600  cổ phần, chiếm 46,3 %.
4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin đăng ký, những công ty mà tổ chức đăng ký đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch
Tổ chức nắm cổ phần chi phối tại Công ty là Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng – Viglacera với  918.000 cổ phần (chiếm 51%).
Công ty không nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với bất kỳ tổ chức nào.
5. Hoạt động kinh doanh

4.1. Sản phẩm, dịch vụ chính và thị trường 

a. Sản phẩm & dịch vụ chính 

Sản phẩm chính của Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera là các loại gạch men hoặc ceramic ốp tường, gạch lát nền và gạch viền trang trí. Các sản phẩm này đều đạt tiêu chuẩn Châu Âu, chất lượng tốt, kích thước và mẫu mã đa dạng. Cụ thể như sau:

·  Gạch lát nền:

+   Theo tiêu chuẩn Châu Âu EN – 177, công nghệ nung 1 lần.

+   Kích thước sản phẩm: 400 mm  x  400 mm.

·  Gạch ốp tường:

+  Theo tiêu chuẩn Châu Âu EN – 159/1984, công nghệ nung 2 lần.

+   Kích thước sản phẩm bao gồm:

+ 200 mm  x  200 mm.

+ 200 mm  x  250 mm.

+ 250 mm  x  400 mm.

· Gạch viền trang trí:

+ Theo tiêu chuẩn Châu Âu EN – 159/1984, một số sản phẩm gạch viền cao cấp áp dụng công nghệ nung 3 lần.
	Sản phẩm
	Năm 2005 
	9 tháng năm 2006

	
	Giá trị (đồng)
	Tỷ trọng
	Giá trị (đồng)
	Tỷ trọng

	Gạch ốp tường
	159.061.512.564
	79%
	157.978.902.248
	63.65%

	Gạch lát nền
	30.251.346.915
	15%
	84.373.619.394
	34.00%

	Gạch viền trang trí
	9.300.375.859
	5%
	3.314.701.755
	1.33%

	Dịch vụ khác
	1.608.538.657
	1%
	2.518.924.017
	1.01%

	Tổng sản l​​ượng
	200.221.773.995
	100%
	248.186.147.414
	100%


Doanh thu của Công ty phân theo cơ cấu sản phẩm trong năm 2005 và 9 tháng đầu năm 2006 

Các sản phẩm của Công ty đều được sản xuất trên dây chuyền tự động theo công nghệ sản xuất của Italy và Tây Ban Nha. Đối tượng khách hàng tiêu dùng sản phẩm của Công ty chủ yếu là người có thu nhập khá, thị trường tiêu thụ tập trung chủ yếu là các thành phố lớn, các địa bàn ven đô, thị trấn, thị xã... Các sản phẩm của công ty sản xuất ra đến đâu đều được tiêu thụ hết ngay đến đó. 
b. Thị trường 

Hiện nay,  sản phẩm của Công ty được tiêu thụ trên toàn quốc và xuất khẩu ra các nước khác. Tại thị trường trong nước: Công ty chia làm ba khu vực để tiêu thụ sản phẩm nhằm đảm bảo thị phần phủ khắp cả nước đồng thời cũng đảm bảo việc chăm sóc khách hàng được chu đáo. Qua đó, Công ty có thể cung cấp sản phẩm được thuận tiện, nhanh chóng nhằm thoả mãn những yêu cầu của khách về sản phẩm của mình.

· 
Thị trường Miền Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra):  Do Công ty trực tiếp bán hàng ra thị trường thông qua các hệ thống Tổng đại lý tại khắp các tỉnh thành 

· Thị trường Miền Trung (từ Quảng Bình đến Ninh Thuận): Do chi nhánh Công ty tại miền trung có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm tiêu thụ sản phẩm dưới sự điều hành trực tiếp của Ban Giám đốc Công ty. 
· Thị trường Miền Nam (từ Bình Thuận trở vào): Do chi nhánh Công ty tại miền nam đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tiêu thụ sản phẩm dưới sự điều hành trực tiếp của ban giám đốc Công ty. 
	Thị trường
	Năm 2005 
	9 tháng năm 2006 

	
	Giá trị

(đồng) 
	Tỷ trọng
	Giá trị

(đồng) 
	Tỷ trọng

	Miền Bắc
	140.361.157.968
	70%
	176.654.531.112
	71.17%

	Miền Trung
	29.992.566.553
	15%
	53.473.062.560
	21.54%

	Miền Nam
	20.474.851.024
	10%
	17.393.238.515
	7.00%

	Xuất khẩu
	9.393.198.450
	5%
	665.315.227
	0.02%

	Tổng giá trị
	200.221.773.995
	100%
	248.186.147.414
	100%


Doanh thu của Công ty theo thị trường tiêu thụ trong năm 2005 và 9 tháng đầu năm 2006

4.2. Kế hoạch phát triển kinh doanh
a. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm
· Cập nhật liên tục và kịp thời thông tin về sản phẩm của hãng trên thị trường, nhu cầu của thị trường. Trên cơ sở đó tạo ra các mẫu sản phẩm theo yêu cầu.

· Liên tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm gạch ốp 200x250mm, chống trơn 200x200mm truyền thống của Công ty.

· Trong năm 2006, Công ty sẽ phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm gạch lát 250x400mm, 400x400mm đạt đẳng cấp tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu.

· Phát triển thêm sản phẩm gạch lát 300x300mm, 500x500mm; các loại gạch viền trang trí.

· Đưa ra thị trường sản phẩm với thương hiệu TLT.

· Biện pháp chọn thị trường và mạng lưới phân phối

· Miền Bắc và Hà Nội:

Trong năm 2006, dự kiến việc tiêu thụ sản phẩm gạch ốp lát tại thị trường trong nước tiếp tục khó khăn và khốc liệt hơn, do vậy cần thực hiện một số biện pháp sau:

+ Chọn Miền Bắc và Hà Nội là thị trường mục tiêu và chủ yếu.

+ Duy trì thương hiệu Viglacera đã có uy tín từ nhiều năm; Tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống Đại lý phân phối hiện có, mở rộng thêm thị trường tại khu vực nông thôn và thị trường có nhu cầu sản phẩm chất lượng cao.

+ Do sản lượng sản xuất đã nâng lên 3 triệu m2/ năm từ nhà máy sản xuất gạch lát, dự kiến trong năm 2006 sẽ mở thêm Chi nhánh của Công ty tại Hà Nội.

· Thị trường Miền Trung: 

Đặc điểm của thị trường Miền Trung chủ yếu tiêu thụ các sản phẩm giá bán không cao. Do vậy chiến lược của Công ty là:

+  Tập trung cung cấp các sản phẩm có phẩm cấp A2, các mẫu sản phẩm có khung giá thấp để tăng cường khả năng cạnh tranh.

+  Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Miền Trung.

· Thị trường Miền Nam:

Nhu cầu thị trường cao, khả năng tiêu thụ lớn nhưng giá bán thấp, cộng với chi phí bán hàng và chi phí vận tải nên sản lượng tiêu thụ đặt ở mức hợp lý:

+  Dự kiến tiêu thụ mức sản lượng vừa đủ lượng cân đối tồn kho.

+  Duy trì thương hiệu cũng như quan hệ với các nhà phân phối.

· Thị trường xuất khẩu:

Hiện nay, Công ty hiện đang tiêu thụ với sản lượng trung bình tại Mianma, Hàn Quốc, Lào, Đài Loan, Canada. Biện pháp:

+  Mở lại thị trường Philippin nếu được bãi bỏ thuế phụ thu.

+  Nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất được hầu hết các mẫu có đẳng cấp cao.

+  Đẩy mạnh công tác tiêu thụ tại thị trường Canada, Đài Loan.

+  Tăng cường cập nhật và tìm hiểu các thị trường mới thông qua mạng internet, các tạp chí chuyên ngành, tổ chức các đoàn khảo sát thị trường, tham dự các hội chợ triển lãm quốc tế.
· Kế hoạch quản lý sản xuất, thực hiện quy trình công nghệ 

· Về tổ chức và chuẩn bị sản xuất:

· Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao kỷ luật lao động, nội quy chấp hành quy trình công nghệ; Duy trì việc áp dụng chế tài cụ thể là việc tính điểm, lương theo sản lượng, chất lượng từng ca sản xuất.

· Nâng cao tinh thần tự giác, tạo tác phong công nghiệp làm việc khẩn trương, chính xác cho công nhân trên dây chuyền. Kiên quyết xử lý các vi phạm nội quy lao động, quy trình sản xuất. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong sản xuất.

· Tổ chức sản xuất hợp lý các phân xưởng PXSX 1, PXSX 2, PXSX 3; phối hợp tốt bộ phận tạo mẫu và yêu cầu thị trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sản xuất từng sản phẩm.

· Về quản lý sản xuất và thực hiện quy trình công nghệ

· Xây dựng và hoàn thiện quy trình công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao, bền đẹp, đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của thị trường cũng như người tiêu dùng.

· Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể về sản lượng cho từng ca, từng ngày sản xuất.

· Phát động phong trào phát huy sáng kiến, kỹ thuật toàn Công ty với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư, hạ giá thành sản phẩm.

· Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các định mức khoán: Tiêu hao nguyên liệu xương, men mầu, vỏ hộp, nhiên liệu ... áp dụng việc thưởng, phạt vào lương theo kết quả thực hiện định mức khoán.

· Về nghiên cứu cải tiến đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm:

· Nghiên cứu phát triển mẫu mã mới, đa dạng hóa sản phẩm hệ men bóng, men matt, gạch trang trí, các màu vân đá, vân mây; phát triển một số sản phẩm chất lượng đạt đẳng cấp cao.

· Tổ chức sản xuất ổn định công đoạn mài cạnh, vát mép nâng cao chất lượng sản phẩm 250 x 400 mm, 400x400 mm.

· Thường xuyên nghiên cứu thay thế điều chỉnh nghiên liệu men trong bài phối liệu nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế.

· Chuyển đổi một phần hệ thống đốt khí than cho các khoang trước lò nung lần 2.
· Kế hoạch quản lý trang thiết bị

· Nhanh chóng vận hành tốt và làm chủ dây chuyền sản xuất, thiết vị nhà máy gạch lát công xuất 3 triệu m2/năm.

· Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết trong việc lập và triển khai các kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng với tinh thần máy móc thiết bị luôn đổi mới. Giảm thiểu thời gian dừng máy bị động.

· Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ về tự động hóa, PLC, tin học. Trao đổi, thảo luận, nghiên cứu cải tiến, áp dụng các sáng kiến vào thực tế dây chuyền nhằm khai thác tối đa năng lực thiết bị.

· Kế hoạch chuẩn bị vật tư nguyên liệu 

· Trên cơ sở kế hoạch mua vật tư nguyên liệu theo năm, hàng tháng áp dụng hình thức đấu thầu mua vật tư, tăng cường cạnh tranh nhằm giảm chi phí đầu vào, ổn định chất lượng nguyên liệu cung cấp.

· Tổ chức giao nhận nghiệm thu chặt chẽ chất lượng nguyên liệu xương, men mầu trước khi nhập kho. Duy trì công tác bảo quản vật tư, nguyên liệu tại nhà máy, tránh rơi vãi, hao hụt gây lãng phí; Duy trì công tác thống kê, báo cáo, xuất nhập kho vật tư theo quy định.

· Công tác chuẩn bị phụ tùng thay thế phải chi tiết, tỉ mỉ từ khâu lập kế hoạch đến việc tổ chức thực hiện mua, báo cáo thực hiện đảm bảo nhanh chóng, kịp thời phục vụ sản xuất.
· Thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000

· Thực hiện kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ, nghiên cứu cải tiến hệ thống chất lượng đang áp dụng theo đúng tình hình sản xuất kinh doanh thực tế việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000.
· Kế hoạch đào tạo và quản lý lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động

· Đào tạo nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho Cán bộ, nhân viên nghiệp vụ : Nghiệp vụ quản lý sản xuất, kế toán, marketing, xuất nhập khẩu...

· Mở các khóa bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho công nhân Phân xưởng Sản xuất và Phân xưởng Cơ điện.

· Rà soát các định mức lao động, tiếp tục hoàn thiện quy chế trả lương theo hiệu quả công việc (sản lượng, chất lượng, tỷ lệ hao hụt), tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên đồng thời gắn chặt trách nhiệm của từng người trong công việc để hoàn thành kế hoạch đặt ra.

· Về công tác bảo hiểm lao động: Tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, giữ gìn thiết bị tại các phân xưởng và công trình xây dựng, trang bị đầy đủ phương tiện và đồ dùng bảo hộ cá nhân.

· Công tác hành chính và các hoạt động xã hội

· Kiện toàn tổ chức Chi bộ Đảng và phát triển Đảng viên mới, củng cố tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, phát huy vai trò tự chủ và sáng tạo của cán bộ công nhân viên.

· Chuẩn bị, tổ chức tốt các kỳ họp Đại hội cổ đông. Xây dựng và đổi mới công tác tổ chức theo tình hình sản xuất kinh doanh mới của Công ty cổ phần.
· Tổ chức, tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, các cuộc vận động do Bộ Xây dựng, Tổng công ty và địa phương phát động tạo không khí vui vẻ, hăng say lao động trong toàn công ty.
· Tổ chức tốt bữa ăn ca cho cán bộ công nhân viên, đảm bảo vệ sinh, chất lượng. Giữ gìn tài sản và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên tại khu Chung cư của Công ty.
· Tăng cường công tác an ninh trật tự trong khu vực 02 nhà máy, kho Thành phẩm, khu Chung cư. Bố trí lực lượng bảo vệ tích cực giám sát, kiểm tra, giữ gìn và bảo vệ tốt tài sản của Công ty.
· Kế hoạch đầu tư xây dựng : 

· Đầu tư thêm 01 trạm phát sinh khí than nóng D2,6 m cho nhà máy gạch lát.

· Cải tạo hệ thống đốt sử dụng khí than thay thế một phần lượng LPG cho lò nung 2 tầng nhà máy gạch ốp.

· Xây dựng kho chứa thanh, kho chứa nguyên liệu và bãi xuất thành phẩm bán hàng.
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm gần nhất

5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2004 - 2005


              Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	Năm 2005
	9 tháng 2006

	Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

Tỷ lệ trả cổ tức 
	311.063.902.879

186.669.056.548

1.644.194.700

476.840.373

2.121.035.073

2.121.035.073

59%

10%
	391.725.292.725

199.314.282.339

2.434.754.686

597.432.949

3.032.187.635

3.032.187.635

65,96%

16%
	391.514.937.766

248.186.147.414

3.685.079.185

480.723.269

4.165.802.454

4.165.802.454




Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2004, 2005 và baó cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2006 do Công ty cung cấp 
* Ghi chú: 

- Năm 2004, 2005, 2006  Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

- Các chi phí lãi vay và chi phí bán hàng với số tiền 3,612 tỷ đồng của năm 2005 Công ty đã hạch toán vào kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2006. Sau khi hạch toán các khoản này, kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2006 của Công ty  là 4.165 tỷ đồng  lợi nhuận sau thuế. 
- Theo Hợp đồng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư số 0805/2005/HĐ/HTLS kí giữa Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Vĩnh Phúc và Công ty Cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera ngày 6 tháng 12 năm 2005, năm 2006 Công ty sẽ được hỗ trợ lãi suất với số tiền là 1.038.089.763 đồng và 65.759 đô la Mỹ. Số tiền này sẽ nhận vào cuối năm do vậy chưa được thể hiện trên báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2006. 

5.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo 
Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2005, doanh thu thuần của Công ty đạt 199,314 tỷ đồng tăng 12,645 tỷ đồng so với năm 2004. Lợi nhuận trước thuế đạt 3,032 tỷ đồng tăng 0,911 tỷ đồng so với năm 2004. Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

· VÒ doanh thu

· Trong năm 2005, thị trường tiêu thụ sản phẩm gạch rất phát triển, nhu cầu tiêu thụ liên tục tăng do đó sản phẩm của Công ty làm ra đến đâu đều được tiêu thụ hết ngay đến đó. 

· Việc đưa nhà máy sản xuất gạch lát công xuất 3 triệu m2/ năm vào sản xuất thử cũng góp phần làm doanh số tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong năm 2005 tăng lên.

· Với chiến lược đa dạng hóa chủng loại, kích thước, mẫu mã như sản phẩm gạch 250x400mm; 250x250mm, men matt 200x250mm; gạch lát 400x400mm đã tạo thuận lợi cho công tác bán hàng và nâng cao uy tín thương hiệu.
· Công ty đã làm tốt công tác củng cố mạng lưới tiếp thị địa phương nhằm phát huy hơn nữa công tác quảng cáo, khuyếch trương sản phẩm và thực hiện các dịch vụ hậu mãi tại các địa phương trên cả nước.

· Thực hiện khai thác, sử dụng thiết bị hiệu quả, duy trì tốt công tác lập, đôn đốc thực hiện kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, chủ động ngăn ngừa các nguyên nhân gây sự cố thiết bị, giảm thiểu thời gian dừng máy bị động.

· Các sáng kiến nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu.
· Với phương châm phát huy nội lực, coi yếu tố con người là vấn đề quyết định cho mọi sự thành công, Công ty đã và đang tự đào tạo bồi dưỡng tại chỗ cho CBCNV và khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân học tập nâng cao trình độ. Đây chính là nguyên nhân giúp tăng đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh trí tuệ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý hiện có, góp phần nâng cao năng xuất lao động, giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu.

· Về lợi nhuận

· Trong năm 2005, lợi nhuận của Công ty  đạt 3,023 tỷ đồng tăng 42% so với năm 2004. Tuy nhiên, lợi nhuận chỉ đạt 82% kế hoạch đặt ra (kế hoạch năm 2005 là 3,691 tỷ đồng). Mặc dù chưa đạt được kết quả so với mục tiêu đề ra song kết quả trên đã thể hiện một sự cố gắng lớn của toàn bộ tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.
· So với năm 2004, Công ty đã cơ bản thay thế được nhiên liệu gas, dầu bằng nhiên liệu than. Đây là nhân tố tích cực để giảm giá thành sản xuất, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm và hình thức kinh doanh, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh đã làm cho sản phẩm của Công ty tiêu thụ được trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.
· So với kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận không đạt chủ yếu do việc xây dựng các trạm khí hóa than đưa vào sử dụng chậm so với tiến độ làm ảnh hưởng đến kế hoạch thay thế nhiên liệu. Mặt khác, để đảm bảo cho công tác kinh doanh, kế hoạch sản xuất thường xuyên thay đổi làm tăng tiêu hao nguyên nhiên vật liệu.
6. Tình hình tài chính của Công ty
6.1. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	Năm 2005
	9 tháng 

Năm 2006 

	1.    Cơ cấu tài sản và nguồn vốn
	 
	 
	

	1.1. Cơ cấu tài sản
	 
	 
	

	     - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản (%)
	47,69
	54,16
	53,48 

	     - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản (%)
	52,31
	45,84
	46,52

	1.2. Cơ cấu nguồn vốn
	
	
	

	     - Tổng nợ/ Tổng nguồn vốn (%)
	95,30
	95,81
	93,43

	     - Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn (%)
	4,7
	4,19
	6,57

	2.    Khả năng thanh toán
	
	
	

	2.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần)
Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn 
	0,80
	0,71
	0,76

	2.2. Khả năng thanh toán nhanh (lần)
(Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 
	0,49
	0,41
	0,43

	2.3. Khả năng thanh toán tiền mặt (lần)
(Tiền và các khoản tương đương tiền + Đầu tư tài chính ngắn hạn)/ Nợ ngắn hạn  
	0,13
	0,09
	0,10

	3.    Tỷ xuất sinh lời
	
	
	

	 3.1. Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)
	1.14
	1,52
	1,68

	 3.2.Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (%)
	0,68
	0,77
	1,06

	 3.3. Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%)
	14,50
	18,60
	16,21

	 3.4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ  (%) 
	16,97
	24,25
	23,14


(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2004, 2005 và Báo cáo tài chính 9 tháng đàu năm 2006 do Công ty lập )

Bảng tính toán các chỉ tiêu tài chính trên cho ta thấy được khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.

Về cơ cấu tài sản của Công ty:

Từ năm 2004 sang năm 2005, cơ cấu tài sản của Công ty thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng tài sản dài hạn và giảm tỷ trọng tài sản ngắn hạn. Nguyên nhân của hiện tượng này là do trong năm 2005 đơn vị đã đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất gạch lát mới và đầu tư bổ xung trạm khí hoá than. Vì vây, tài sản cố định trong năm 2005 tăng lên dẫn tới tỷ trọng tài sản dài hạn trong tổng tài sản của công ty tăng. Cơ cấu tài sản của Công ty 9 tháng đầu năm 2006 tương đối ổn định so với năm 2005. 
Cơ cấu vốn của Công ty 
Trong năm 2004 và 2005 trên 95% tài sản của Công ty được tài trợ bằng nguồn vốn vay trong khi đó vốn chủ sở hữu của công ty chiếm một tỷ lệ rất thấp (trên 4% tổng nguồn vốn). Sau đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 18 tỷ đồng, cơ cấu vốn có được cải thiện, tỷ trọng vốn chủ sở hữu tăng lên 6,57% tổng tài sản.  Một mặt, với cơ cấu vốn của Công ty hiện nay cho thấy mức độ an toàn tài chính trong hoạt động của Công ty là chưa cao, mặt khác nó phản ánh rằng Công ty đã khai thác có hiệu quả đòn bẩy tài chính.
Về khả năng thanh toán của Công ty

Nhìn chung khả năng thanh toán của Công ty không cao và biểu hiện tình trạng mất cân đối giữa tài sản và nguồn vốn, đơn vị đang dùng vốn ngắn hạn để tài trợ cho các hoạt động dài hạn.  So với năm 2004, khả năng thanh toán của Công ty năm 2005 giảm sút. Tuy nhiên số liệu 9 tháng đầu năm 2006 cho thấy khả năng thanh toán của Công ty đã tăng là căn cứ đảm bảo cho việc hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 
Về các tỷ suất sinh lời của Công ty

Các tỷ suất sinh lời đều tăng trong giai đoạn 2004-2006 phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng hiệu quả và có xu hướng tăng. Cụ thể:

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu 9 tháng năm 2006 là 1,68% tăng 47% so với mức 1,14% của năm 2004 trong điều kiện giá bán hàng không hề tăng chứng tỏ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty được quản lí tốt hơn.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản 9 tháng đầu năm 2006 là 1,06% tăng tới 55% so với năm 2004, có thể nói tài sản của Công ty ngày càng được sử dụng hiệu qủa hơn.

Tỷ suất  lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu năm 2005 là 18,6% tăng 28% so với năm 2004. 9 tháng đầu năm 2006 tỷ suất này chỉ là 16,21% vì lợi nhuận ở đây chỉ là lợi nhuận của 9 tháng đầu năm 2006. Ngành sản xuất gạch men có tính thời vụ cao, doanh thu và lợi nhuận tập trung nhiều vào những tháng mùa khô cuối năm khi nhu cầu hoàn thiện các công trình xây dựng tăng. Với tình hình thị trường như hiện nay, việc Công ty đạt được mức lợi nhuận  theo kế hoạch năm 2006 là 12 tỷ tương ứng với tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu là 31,91% là rất  khả dĩ.  
6.2. Các khoản nợ của Công ty tại thời điểm cuối năm 2004 và năm 2005
Đơn vị tính: đồng

	Chỉ tiêu
	Tại 31/12/2004
	Tại 31/12/2005

	1. Các khoản phải thu
	69.703.603.705
	75.958.024.422

	 - Phải thu từ khách hàng
	56.498.843.092
	62.113.666.176

	 - Trả trước cho người bán
	4.058.862.555
	13.118.298.257

	 - Phải thu khác
	9.145.898.058
	726.059.989

	2. Các khoản phải trả
	296.442.867.806
	375.328.070.017

	2.1. Nợ ngắn hạn
	203.851.602.212
	252.869.821.378

	 - Vay ngắn hạn
	99.223.586.185
	144.999.659.941

	 - Phải trả cho người bán
	91.109.484.606
	95.723.267.904

	 - Người mua trả tiền trước
	8.047.272.458
	3.036.990.535

	 - Phải trả cho nhân viên
	585.796.570
	

	 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nư​ớc
	1.862.921.738
	2.290.577.887

	 - Chi phí phải trả
	448.370.779
	787.427.924

	 - Phải trả nội bộ
	1.432.778.035
	2.578.758.419

	 - Các khoản phải trả khác
	1.141.391.841
	3.453.138.768

	2.2. Nợ dài hạn
	92.591.265.594
	122.458.248.639


 (Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2004, 2005)

6.3. Chi tiết các khoản vay nợ của Công ty tại thời điểm 31/12/2005 

- Các khoản vay dài hạn của Công ty 
	Vay tại
	Số tiền vay
	Thời hạn
	Lãi suất
	Mục đích

	Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên   
	40, 753 tỷ đồng

3.895.785 đô la Mỹ
	2001-2009

2001-2009
	0,95%/tháng

6,5%/năm
	Đầu tư dây chuyền cũ

	Ngân hàng Phát triển Vĩnh Phúc 
	78,140 tỷ đồng
	2004-2011
	0,45%/tháng
	Đầu tư nhà máy 2


- Các khoản vay trung hạn của Công ty 

	Vay tại
	Số tiền vay
	Thời hạn
	Lãi suất
	Mục đích

	Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín   
	7.900.000.000 đồng
	2003-2010
	0,9%/tháng
	Đầu tư Nhà trưng bày SP

	Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn  Việt Nam  
	1.559.000.000 đồng
	2004-2008
	0,8%/tháng
	Đầu tư Nhà trưng bày SP


- Khoản thuê tài chính của Công ty 

	Thuê tại
	Số tiền vay
	Thời hạn vay
	Lãi suất vay
	Mục đích

	Công ty thuê tài chính    
	15,538tỷ đồng


	2005-2011


	1%/tháng
	Mua máy móc thiết bị


(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2004, 2005)

7. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

· Hội đồng quản trị 

· Ông  Luyện Công Minh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

· Ông  Trần Văn Phúc
Uỷ viên Hội đồng Quản trị

· Ông  Lưu Văn Lấu
Uỷ viên Hội đồng Quản trị

· Ông  Nguyễn Hồng Trung
Uỷ viên Hội đồng Quản trị

· Ông  Nguyễn Minh Hiến
Uỷ viên Hội đồng Quản trị

· Ban Giám đốc 

· Ông  Trần Văn Phúc
Giám đốc

· Ông  Nguyễn Hồng Trung 
Phó Giám đốc

· Ông  Luyện Công Mạnh 
Phó Giám đốc

· Ban kiểm soát 

· Bà     Nguyễn Thị Sửu 
Trưởng Ban kiểm soát

· Ông  Phạm Mạnh Thắng
Uỷ viên Ban kiểm soát

· Ông  Lê Minh Phương
Uỷ viên Ban kiểm soát

Sơ yếu lý lịch tóm tắt

1) Họ và tên:
 luyện công minh 
· Giới tính:
Nam



· Ngày tháng năm sinh:
10/11/1957

· Nơi sinh:



    Lâm Thao –  Phú Thọ

· Quốc tịch:
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh  

· Quê quán:
Xã Vĩnh Lại – Huyện Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ

· Địa chỉ thường trú:
24 Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:
0913.234.308

· Trình độ văn hóa:
10/10


· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế.

· Quá trình công tác:


· Từ tháng 5/1983 đến tháng 02/1988 : Là Chuyên viên TCLĐ Liên hiệp các Xí nghiệp gạch ngói Sành sứ.

· Từ tháng 3/1988 đến tháng 10/1993 : Là Cán bộ gạch ngói Đại Thanh.

· Từ tháng 11/1993 đến tháng 5/1998 : Là Chuyên viên TCLĐ - TCT Viglacera.

· Từ tháng 6/1998 đến tháng 01/2004 : Là Trưởng phòng TCLĐ - TCT Viglacera ; Uỷ viên HĐQT TCT Viglacera.

· Từ 02/2004 đến nay : Là Trưởng phòng TCLĐ - TCT Viglacera; Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ TC-VP Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera.


· Chức vụ công tác hiện nay:
     Chủ tịch Hội đồng quản trị
· Số cổ phần nắm giữ: 

     932.900 cổ phần ( 51,83%)
Trong đó :

Sở hữu cá nhân

 
2.000 cổ phần ( 0,83 %)

Đại diện phần vốn Nhà nước :

918.000 cổ phần ( 51 %)

· Những người có liên quan: không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không
2)  Họ và tên:


trần văn phúc
· Giới tính:



Nam

· Ngày tháng năm sinh: 

02/8/1960

· Nơi sinh:



Hoài Đức - Hà Tây

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:  



Kinh

· Quê quán:



Di Trạch – Hoài Đức – Hà Tây

·  Địa chỉ thường trú:
TT Viện nghiên cứu máy Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

0913.248.759

· Trình độ văn hóa:
10/10

· Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư hóa Silicat

· Quá trình công tác:



· Từ tháng 01/1989 đến tháng 01/1990 : Là Đốc công phân xưởng sản xuất – Xí nghiệp Gạch ngói Hữu Hưng – Hà Nội.

· Từ tháng 01/1990 đến tháng 7/1990 : Là Phó quản đốc - Xí nghiệp gạch ngói Hữu Hưng – Hà Nội.

· Từ tháng 7/1990 đến tháng 3/1992 : Là Quản đốc - Xí nghiệp Gạch ngói Hữu Hưng – Hà Nội.

· Từ tháng 4/1998 đến tháng 11/2000 : Là Phó quản đốc phân xưởng sản xuất – Công ty Gạch ốp lát Hà Nội.

· Từ tháng 11/2000 đến tháng 8/2001 : Là Quản đốc phân xưởng sản xuất – Công ty Gạch men Thăng Long.

· Từ tháng 9/2001 đến tháng 12/2003 : Là Phó Giám đốc phụ trách sản xuất – Công ty Gạch men Thăng Long.

· Từ tháng 01/2004 đến nay : Là Giám đốc - Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera.  

· Chức vụ công tác hiện nay:    
Giám đốc điều hành 

· Số cổ phần nắm giữ: 

1.850 cổ phần

· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không
3) Họ và tên:   


nguyễn hồng trung 
· Giới tính:



Nam



· Ngày tháng năm sinh: 

04/8/1972

· Nơi sinh:



Nghi Lộc - Nghệ An

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Nghi Trường – Nghi Lộc – Nghệ Tĩnh 
· Địa chỉ thường trú:
Khu TT Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng - Đại Mỗ – Từ Liêm – Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

0903.252.139

· Trình độ văn hóa:


12/12

· Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư cơ khí

· Quá trình công tác:


· Từ tháng 3/1996 đến tháng 6/1998 : Là Công nhân PXCĐ - Công ty Gạch ốp lát Hà Nội.

· Từ tháng 7/1998 đến tháng 10/1999 : Là Phó Quản đốc PXCĐ - Công ty Gạch ốp lát Hà Nội.

· Từ tháng 11/1999 đến tháng 8/2000 : Là Phó Quản đốc PXSX - Công ty Gạch ốp lát Hà Nội.

· Từ tháng 9/2000 đến tháng 12/2003 : Là Quản đốc PXSĐ - Công ty Gạch men Thăng Long.

· Từ tháng 01/2004 đến nay : Là Phó Giám đốc - Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera.  


· Chức vụ công tác hiện nay:
Phó Giám đốc - Uỷ viên HĐQT

· Số cổ phần nắm giữ:

750 cổ phần

· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không

· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không

4) Họ và tên:



nguyễn minh hiến  

· Giới tính:



Nam




· Ngày tháng năm sinh: 

01/6/1975

· Nơi sinh:



Tân Dân – Sóc Sơn - Hà Nội

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc :



Kinh 

· Quê quán:



Tân Dân – Sóc Sơn – Hà Nội

· Địa chỉ thường trú:

Tân Dân – Sóc Sơn – Hà Nội 

· Điện thoại liên lạc:

0913.239.235

· Trình độ văn hóa:


12/12

· Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

· Từ tháng 12/1996 đến tháng 9/2000 : Cán bộ kế toán – Công ty sứ Thanh Trì Hà Nội.

· Từ tháng 10/2000 đến nay : Trưởng phòng TCKT, Kế toán trưởng – Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera.

· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng

· Số cổ phần nắm giữ:

9.850 cổ phần

· Những người có liên quan :
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không

5) Họ và tên:  


lưu văn lấu
· Giới tính:



Nam




· Ngày tháng năm sinh:

17/9/1956


· Nơi sinh:



ứng Hoà - Hà Tây

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh 

· Quê quán:



ứng Hòa – Hà Tây 

· Địa chỉ thường trú:

22D6 Thanh Xuân Bắc – Hà Nội 

· Điện thoại liên lạc:

0912.391.399

· Trình độ văn hóa:


10/10

· Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

· Từ tháng 11/1991 đến tháng 10/1994 : Là Kế toán trưởng - Công ty Sứ Thanh Trì.

· Từ tháng 11/1994 đến tháng 12/1997 : Là Kế toán trưởng – Công ty liên doanh Johnson Viglacera.

· Từ tháng 01/1998 đến tháng 6/1998 : Là Trưởng phòng kiểm toán nội bộ – Tổng Công ty Viglacera.

· Từ tháng 7/1998 đến tháng 12/1999 : Là Trưởng phòng kế toán tài vụ – Trường Đào tạo công nhân và Bồi dưỡng cán bộ vật liệu xây dựng.

· Từ tháng 01/2000 đến tháng 7/2003 : Là Kế toán trưởng – Công ty Gốm xây dựng Xuân Hòa.

· Từ tháng 8/2003 đến tháng 01/2004 : Là Chuyên viên chính của HĐQT - Tổng công ty Viglacera.

· Từ tháng 02/2004 đến nay : Uỷ viên HĐQT – Tổng công ty Viglacera.

· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên HĐQT 

· Số cổ phần nắm giữ:

9.100 cổ phần 

· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không

6) Họ và tên:   


luyện công mạnh
· Giới tính:



Nam


· Ngày tháng năm sinh: 

17/12/1965

· Nơi sinh:



Vĩnh Lại – Lâm Thao – Phú Thọ

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Vĩnh Lại – Lâm Thao – Phú Thọ

· Địa chỉ thường trú:
Bắc Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

0913.282.975


· Trình độ văn hóa:


10/10

· Trình độ chuyên môn:

Cử nhân luật 

· Quá trình công tác:

· Từ tháng 10/1991 đến tháng 12/1999 : Là Nhân viên – Công ty Thương mại Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc.

· Từ tháng 01/2000 đến tháng 9/2000 : Là Cán bộ kinh doanh – Xí nghiệp vật liệu Xây dựng Việt Trì thuộc Công ty Sứ Thanh Trì.

· Từ tháng 10/2000 đến tháng 12/2003 : Là Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty Gạch men Thăng Long.

· Từ tháng 01/2004 đến nay : Là Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh – Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera. 

· Chức vụ công tác hiện nay:
Phó Giám đốc kinh doanh 
· Số cổ phần nắm giữ:

9.100 cổ phần

· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không

7) Họ và tên:       


nguyễn thị sửu
· Giới tính:



Nữ 

· Ngày tháng năm sinh: 

10/7/1961

· Nơi sinh:



Thanh Hà - Thanh Liêm – Hà Nội
· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Thanh Hà - Thanh Liêm – Hà Nội 

· Địa chỉ thường trú:

Khu TT Uỷ ban vật giá - Thanh Xuân – Hà Nội 

· Điện thoại liên lạc:

0913.234.124

· Trình độ văn hóa:


10/10

· Trình độ chuyên môn:
 Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

· Từ năm 1996 đến năm 1992 :
Là Cán bộ kế toán – Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng.

· Từ năm 1993 đến năm 2003 : Là Kế toán trưởng – Công ty Gạch ốp lát Hà Nội.

· Từ năm 2004 đến nay : 
Là Phó kế toán trưởng – Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng Viglacera.

· Chức vụ công tác hiện nay:
 Trưởng ban Kiểm soát

· Số cổ phần nắm giữ:

11.450 cổ phần

· Những người có liên quan:
 không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không

8) Họ và tên:  


phạm mạnh thắng
· Giới tính:



Nam 

· Ngày tháng năm sinh: 

15/7/1975

· Nơi sinh:



Hợp Thịnh – Hiệp Hòa – Bắc Giang

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Hợp Thịnh – Hiệp Hòa – Bắc Giang 

· Địa chỉ thường trú:

Hợp Thịnh – Hiệp Hòa – Bắc Giang 
· Điện thoại liên lạc:

0913.344.775

· Trình độ văn hóa:


12/12

· Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư hóa Silicát

· Quá trình công tác:

· Từ tháng 12/1998 đến tháng 11/2000 : Là Đốc công phân xưởng sản xuất – Công ty Gạch ốp lát Hà Nội.

· Từ tháng 12/2000 đến tháng 11/2001 : Là Phó quản đốc phân xưởng sản xuất – Công ty Gạch men Thăng Long.

· Từ tháng 12/2001 đến tháng 6/2003 : Là Quản đốc phân xưởng sản xuất – Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera.

· Từ tháng 7/2003 đến nay : Là Phó Quản đốc phân xưởng sản xuất – Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long.

· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên Ban kiểm soát, Phó Quản đốc Phân xưởng SX

· Số cổ phần nắm giữ:

2.520 cổ phần

· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không

9) Họ và tên: 


LÊ MINH PHƯƠNG 
· Giới tính:
Nam 

· Ngày tháng năm sinh:
20/05/1981

· Nơi sinh: 
Tân Dân – Tĩnh Gia – Thanh Hóa

· Quốc tịch: 
Việt Nam

· Dân tộc: 
Kinh

· Quê quán: 
Tân Dân – Tĩnh Gia – Thanh Hóa 

· Địa chỉ thường trú: 
Tân Dân – Tĩnh Gia – Thanh Hóa

· Điện thoại liên lạc:
0912.334.467

· Trình độ văn hoá: 
12/12

· Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

· Từ năm 2003 đến nay: 
Nhân viên phòng TCKT – Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera.

· Chức vụ công tác hiện nay: 
Uỷ viên Ban kiểm soát, Nhân viên kế toán

· Số cổ phần nắm giữ:                     3.110 cổ phần

· Những người có liên quan: 
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không

8. Tài sản

Tổng giá trị tài sản cố định của Công ty Cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera tại thời điểm 31/12/2005 là 212.168.199.140 đồng, trong đó:

8.1. Tài sản cố định hữu hình tại thời điểm 31/12/2005:

	TT
	Tên tài sản cố định
	Giá trị nguyên giá
	Giá trị còn lại

	A/
	TSCĐ dây chuyền 1
	
	

	I
	Nhà cửa vật kiến trúc
	46.970.284.486
	36.875.034.128

	II
	Máy móc thiết bị
	72.974.549.143
	38.323.874.798

	III
	Thiết bị thí nghiệm
	2.638.828.866
	1.480.388.295

	IV
	Các công trình phụ trợ
	8.475.406.221
	4.612.611.503

	V
	Phương tiện vận tải
	1.385.419.934
	911.546.921

	VI
	Trang thiết bị văn phòng
	1.072.839.492
	517.976.984

	
	Cộng TSCĐ sở hữu Dây chuyền1
	133.517.328.142
	82.721.432.630

	B/
	Tài sản dây chuyền 2
	
	

	I
	Nhà cửa vật kiến trúc
	1.457.880.301
	1.158.436.720

	II
	Máy móc thiết bị
	27.149.269.551
	21.828.572.969

	III
	Thiết bị phụ trợ
	2.425.557.708
	1.982.707.758

	
	Cộng TSCĐ sở hữu Dây chuyền2
	31.032.707.560
	24.969.717.448

	C/
	Tài sản dây chuyền 3
	
	

	I
	Nhà cửa vật kiến trúc
	146.892.157
	124.793.951

	II
	Máy móc thiết bị nhập ngoại
	3.234.311.480
	2.826.452.670

	III
	Thiết bị chế tạo trong nước
	161.893.355
	142.352.794

	
	Cộng TSCĐ sở hữu Dây chuyền3
	3.543.096.992
	3.093.599.415

	
	Tổng TSCĐ 3 dây chuyền
	168.093.132.694
	110.784.749.493

	
	TSCĐ thuê tài chính
	438.277.000
	334.182.933

	
	Xe ô tô ISUZU
	438.277.000
	334.182.933

	
	                  TSCĐ vô hình
	5.000.000.000
	3.996.000.000

	
	Tổng cộng Tài sản nhà máy
	173.531.409.694
	115.115.562.426

	
	Tài sản nhà máy 2
	
	

	A
	Tài sản cố định đầu tư
	0
	0

	B
	TSCĐ thuê tài chính
	17.035.902.746
	17.035.902.746

	
	Tổng cộng Tài sản nhà máy 2
	17.035.902.746
	17.035.902.746

	
	Tổng cộng Tài sản 2 nhà máy
	190.567.312.440
	132.151.465.172


8.2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại thời điểm 31/12/2005
· Dự án Thăng Long 2:


80.016.733.968 đồng
9. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	
	Triệu
	% Tăng
	Triệu
	% Tăng
	Triệu
	% Tăng

	
	đồng
	giảm so với ‘05
	đồng
	giảm so với ‘06
	đồng
	giảm so với ‘07

	Doanh thu thuần
	350.048
	76%
	350.048
	0%
	350.048
	0%

	Vốn điều lệ 
	18.000
	44%
	18.000
	0%
	18.000
	0%

	Lợi nhuận sau thuế
	12.000
	296%
	13.500
	12.5%
	15.000
	11%

	Tỷ lệ LNST/DTT
	3,43%
	125%
	3,86%
	12.5%
	4,29%
	11%

	Tỷ lệ LNST/VĐL
	66,67%
	164%
	75,00%
	12.5%
	83,33%
	11%

	Tỷ lệ trả cổ tức
	20%
	25%
	20%
	0%
	20%
	0%


10. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

· Kế hoạch lợi nhuận của Công ty được xây dựng căn cứ theo nghị quyết số 07/TTC-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2006 của Đại hội đồng cổ đông năm 2006.  Căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế của của Công ty hiện tại, thị phần và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, Công ty nhận thấy việc tiêu thụ sản phẩm hiện nay của Công ty đang gặp rất nhiều thuận lợi. Sản phẩm của Công ty sản xuất ra đều được tiêu thụ hết ngay hầu như không có tồn kho mới (tồn kho chủ yếu là hàng dự trữ và hàng tồn từ nhiều năm trước).

· Mặt khác, việc đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất gạch lát công xuất 3 triệu m2 / năm vào cuối năm 2005 đã nâng công xuất của nhà máy từ 5,5 triệu m2 thành 8,5 triệu m2/ năm (tăng khoảng 45% công xuất). Với việc cải thiện sản xuất, tăng năng xuất sản xuất sản phẩm Công ty hoàn toàn có khả năng đạt được kế hoạch tăng doanh thu và lợi nhuận như dự kiến.

· Ngoài các điều kiện thuận lợi về thị trường và nội lực sản xuất, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và cổ tức Công ty đã đề ra một số biện pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006 như sau:

+ Về tổ chức và chuẩn bị sản xuất: Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao kỷ luật lao động, nội qui chấp hành qui trình công nghệ; Nâng cao tinh thần tự giác, tạo tác phong công nghiệp làm việc khẩn trương, chính xác cho công nhân trên dây chuyền. Kiên quyết xử lý các vi phạm nội qui lao động, quy trình sản xuất. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong sản xuất.

+ Về quản lý sản xuất và thực hiện quy trình công nghệ: Xây dựng và hoàn thiện quy trình công nghệ để tạo ra sản phẩm chất lượng cao, bền đẹp đáp ứng và thoả mãn nhu cầu của thị trường cũng như người tiêu dùng.

+ Về nghiên cứu, cải tiến và đổi mới công nghệ: Tăng cường phát triển các mẫu mã sản phẩm mới, đa dạng hoá các sản phẩm hệ men bóng, men matt, gạch trang trí, các mẫu vân mây, vân đá và phát triển một số sản phẩm chất lượng đạt đẳng cấp cao.

+ Về công tác chuẩn bị vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất: Trên cơ sở kế haọch mua vật tư nguyên liệu hàng năm, hàng tháng áp dụng hình thức đấu thầu mua vật tư, tăng cường cạnh tranh nhằm giảm chi phí đầu vào, ổn định nguyên liệu cung cấp; Duy nhì công tác bảo quản tránh hao hụt, lãnh phí.

+ Về công tác tiêu thụ sản phẩm: Liên tục đưa ra thị trường các sản phẩm mới, cạnh tranh mang thương hiệu TLT; Cập nhật kịp thời và liên tục thông tin về sản phẩm của hãng trên thị trường, nhu cầu của thị trường trên cơ sở đó tạo ra các mẫu gạch theo yêu cầu; Điều chỉnh cơ cấu sản phẩm hợp lý, hiệu quả tăng cường tiêu thụ các sản phẩm có giá bán cao, các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ. Trong các tháng qua, Công ty đã ký kết được thêm một số hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, ví dụ:
	STT
	Tên đại lý
	Doanh thu cam kết tiêu thụ
(®ång/th¸ng)

	1
	Đại lý Thành Công
	900.000.000

	2
	Doanh nghiệp tư nhân Châu Thành
	800.000.000

	3
	Công ty TNHH Kết Hiền
	1.000.000.000


· Theo hợp đồng hỗ trợ lãi xuất sau đầu tư số 0806/2005/HĐ/HTLS ký kết giữa Chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển Vĩnh Phúc và Công ty Cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera ngày 06/12/2005, trong toàn giai đoạn từ tháng 9/2005 đến năm 2009, Công ty sẽ được nhận tônge số tiền hỗ trợ lãI suất là 3.373.128.078 đồng  và 247.137 đô la Mỹ. Cụ thể số tiền Công ty được hỗ trợ  từ 2006-08 như sau:
	STT
	Năm
	

Số tiền được hỗ trợ

	
	
	Nội tệ (đồng)
	Ngoại tệ (USD)

	1
	2006
	1.038.089.763 
	65.759 

	2
	2007
	1.032.176.449 
	70.419 

	3
	2008
	504.482.224 
	71.854 


Như vậy, với việc kết hợp các nguồn lực sẵn có, các thuận lợi hiện tại cũng như các biện pháp cụ thể Công ty tin tưởng rằng việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận và cổ tức có tính khả thi rất cao. 

11. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Cùng với xu hướng chung của xã hội, nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng nói chung và gạch ốp lát nói riêng tại Việt Nam được dự báo vẫn tiếp tục phát triển. Theo nhận định của các chuyên gia trong ngành, nhu cầu tiêu thụ gạch ốp lát tại Việt Nam còn tiếp tục phát triển và sẽ chững lại vào năm 2020.

Lĩnh vực sản xuất gạch men là lĩnh vực có sự cạnh tranh rất quyết liệt giữa nhiều loại hình doanh nghiệp với nhau. Giữa các doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, liên doanh và 100% vốn nước ngoài. Thị trường tiêu thụ gạch men cũng được phân khúc thành nhiều nhánh nhỏ như:

+ Thị trường gạch thấp cấp dùng cho các đối tượng khách hàng là các hộ gia đình có thu nhập thấp chủ yếu sống ở khu vự nông thôn. 

+ Thị trường gạch trung cấp, đối tượng khách hàng là các hộ gia đình có thu nhập ở mức trung bình khá và các công trình xây dựng có xuất đầu tư trung bình trở lên. Đối tượng khách hàng của phân khúc thị trường này chủ yếu tập trung ở khu vự thành thị và ven đô.

+ Thị trường gạch cao cấp, đối tượng khách hàng là những hộ gia đình có thu nhập khá trở lên có nhu cầu về gạch trang trí cao cấp và chất lượng sản phẩm tốt. Khách hàng của phân khúc thị trường này chủ yếu sống tập trung tại khu vực thành thị và các thành phố lớn.

Đối với Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera, thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty được xác định là thị trường gạch trung cấp. Trong phân khúc thị trường này, sản phẩm của Công ty sản xuất ra đến đâu được tiêu thụ ngay đến đó. Sản phẩm của Công ty chủ yếu phục vụ người có thu nhập khá, thị trường tập trung chủ yếu là các thành phố lớn, các địa bàn ven đô, thị trấn, thị xã… và đã được xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới như: Canada, Philippin, Hàn Quốc, Đài Loan, Parkistan…

Đối với thị trường trong nước: 

+ Sản phẩm gạch ốp của Công ty chiếm tỷ trọng 30% thị phần.

+ Sản phẩm gạch lát của Công ty mới đi vào thị trường nhưng đã được nhười tiêu dùng tin tưởng chấp nhận.

Với triển vọng phát triển rất sáng sủa của thị trường gạch ốp lát cùng với việc tiêu thụ của Công ty đang gặp nhiều thuận lợi trong thời điểm hiện tại, việc đầu tư mở rộng sản xuất của Công ty trong năm vừa qua đưa công xuất hiện tại của Công ty lên 8,5 triệu m2/năm Chúng tôi tin tưởng rằng các mục tiêu và kế hoạch mà Công ty đưa ra là có thể thực thực hiện được.
Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của tổ chức tư vấn, dựa trên cơ sở những thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính, chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị chứng khoán cũng như tính chắc chắn của các số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định.

12. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin đăng ký 
Không có 

13. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán đăng ký

Không có

IV. Cổ phiếu đăng ký

3. Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần
5. Tổng số cổ phiếu: 
1.800.000 cổ phiếu
6. Phương pháp tính giá:
Giá trị sổ sách của Công ty
Tại thời điểm 31/12/2005 (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần):

	
	
	Nguồn vốn, quỹ
	
	16.295.760.259
	
	

	Giá sổ sách cổ phiếu
	=
	--------------------------------------------
	=
	-----------------
	=
	135.798 ®/cp

	
	Số cổ phần đã phát hành - Cổ phiếu quỹ
	125.000 - 0
	
	


Tại thời điểm 30/09/2006 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần):
	
	
	Nguồn vốn, quỹ
	
	25.579.375.078
	
	

	Giá sổ sách cổ phiếu
	=
	--------------------------------------------
	=
	------------------------
	=
	14.210 ®/cp

	
	Số cổ phần đã phát hành - Cổ phiếu quỹ
	1.800.000 - 0
	
	


7. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Hiện nay, Công ty vẫn chưa có cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phiếu. Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài. 

Sau khi đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào Thị trường Chứng khoán Việt Nam, trong đó qui định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức phát hành.

8. Các loại thuế có liên quan 

 Theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần, DNNN chuyển sang Công ty cổ phần được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo qui định hiện hành; Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 qui định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN hiện, Công ty thuộc diện được miễn 100% thuế TNDN trong 2 năm 2004, 2005 và giảm 50% thuế TNDN trong 3 năm từ năm 2006 đến 2008 đối với thu nhập tạo ra từ Nhà máy gạch men số 1.

Theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 2782/CNUĐĐT ngày 12 tháng 08 năm 2004 của tỉnh Vĩnh Phúc, thì Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp  năm 2006 và giảm 50% số thuế phải nộp cho phần thu nhập tăng thêm trong thời hạn 02 năm tiếp theo cho việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch men số 2 công suất 3 triệu m2/năm. Ngoài ra, đối với Nhà máy gạch men số 2, Công ty được miễn tiền thuê đất trong 11 năm từ năm 2003 đến 2013. Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera chỉ được hưởng ưu đãi này nếu thực hiện đúng và đủ các điều kiện như qui định tại Nghị định số 164/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 2475/QĐ-UB của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Công văn số 5248/TC-CST ban hành ngày 29/4/2005 về việc ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội, Công ty Cổ phần Gạch men Thăng Long - Viglacera sẽ được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm  (tức là năm 2009 và 2010) kể từ khi được chấp thuận việc đăng ký giao dịch. 

Với các loại thuế khác, Công ty tuân thủ theo Luật thuế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam hiện hành. 

	Đối với thu nhập từ
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	Nhà máy gạch men số 1 (công suất 5,.5 triệu m2)
	Giảm 50%
	GIảm 50%

	Nhà máy gạch men số 2 (công suất 3 triệu m2 )
	Miễn
	V. 


Tổng hợp tình hình nghĩa vụ thuế  thu nhập doanh nghiệp của Công ty 
V. Các đối tác liên quan tới việc đăng ký

9. Tổ chức tư vấn
Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long

Trụ sở chính:

273, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:

(84 - 4) 726 2600

Fax:


(84 - 4) 726 2601

Website:

www.thanglongsc.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104000003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 05 tháng 06 năm 2000.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 05/GPHĐKD ngày 11/05/2000 do UBCKNN cấp.

10. Tổ chức kiểm toán 

Công ty hợp danh kiểm toán và tư vấn tài chính việt nam 

Trụ sở:


1603 – Tầng 16 – Toà nhà 24T1 – Trung Hoà - Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại:

(84-4) 2512 482

Fax:


(84-4) 2512 821

VI. Các nhân tố rủi ro

1. Rủi ro về kinh tế

Năm 2006 là một năm có nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp trong nước nói chung cũng như đối với các doanh nghiệp trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng nói riêng. 
Đối với nhóm nhóm sản phẩm gạch men, giai đoạn vừa qua nhiều nhà máy sản xuất gạch men được đầu tư tràn lan tai các địa phương  dẫn đến sự mất cân đối về cung – cầu khiến bản thân các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh lẫn nhau khốc liệt. Việc Việt Nam vừa trở thành thành viên của WTO  và cam kết  tham gia đầy đủ vào Chương trình Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPTs) của AFTA  cũng sẽ mang đến những cơ hội cho việc xuất khẩu các sản phẩm gạch men của Công ty ra nước ngoài tuy nhiên cũng là thách thức đối với doanh nghiệp khi phải đối mặt với các sản phẩm nhập khẩu vào Việt Nam.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ nay đến năm 2010 được Quốc hội đề ra là hơn 8%, và trong năm 2006 mục tiêu tốc độ tăng trưởng là 8%. Với tốc độ tăng trưởng như vậy, thị trường xây dựng dân dụng hứa hẹn sẽ rất sôi động. Điều này có lợi rất lớn đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất gạch men vì chính khu vực này là thị trường tiêu thụ sản phẩm chính của Công ty.

2. Rủi ro về luật pháp
Là Công ty cổ phần nên hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp. Khi đăng ký giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thì hoạt động của Công ty còn chịu sự điều chỉnh của Nghị định và các Quy định về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, do hệ thống luật pháp đang trong giai đoạn hoàn thiện nên tính ổn định còn chưa cao, các quy định còn chồng chéo gây lung túng trong hoạt động của Công ty nói riêng và của các doanh nghiệp nói chung. Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng nghiên cứu, nắm bắt các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước để từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp.

3. Rủi ro về ngành nghề
Trong tiến trình gia nhập AFTA và WTO chính phủ Việt Nam sẽ chịu áp lực buộc phải gỡ bỏ hàng rào bảo hộ (thuế quan và phi thuế quan) đối với phần lớn các ngành hiện đang nhận được sự bảo hộ của nhà nước. Từ năm 2006 – 2013, sản phẩm gạch ốp lát từ các nước ASEAN sẽ có mức thuế nhập khẩu bằng 5%. Vì vậy, khả năng hàng ngoại nhập nhất là hàng Trung Quốc sẽ nhanh chóng tràn vào thị trường trong nước. Điều này sẽ dẫn tới một sự cạnh tranh quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới đối với các sản phẩm gạch men của Công ty.

4. Rủi ro về tài chính

Hiện nay, nguồn vốn để trang trải các hoạt động của Công ty chủ yếu là nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng và vốn chiếm dụng của các nhà cung cấp (chiếm hơn 90% tổng nguồn vốn hoạt động của đơn vị). Chính sự phụ thuộc quá nhiều vào các nguồn vốn bên ngoài của Công ty dẫn tới cơ cấu vốn không hợp lý, Công ty có khả năng sẽ gặp phải các rủi ro về tài chính đặc biệt là khả năng thanh toán của đơn vị.

5. Rủi ro về kỹ thuật

Trong năm 2005 đơn vị đã chủ động tiến hành chuyển đổi thành công hệ thống đốt cho lò nung bisquit và đưa 02 trạm phát sinh khí than nguội D3,2m vào ổn định thay thế cho công nghệ đốt lò bằng gas LGP đang có giá ngày càng tăng cao. Điều này đã tiết kiệm dược chi phí rất nhiều cho Công ty, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm giá thành sản xuất sản phẩm. Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống đốt mới cũng có những rủi ro đáng kể đến hoạt động của Công ty do việc đốt lò bằng khí hóa than có lượng nhiệt không ổn định có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm (sự đồng đều của sản phẩm). Mặt khác, việc dừng dây chuyền do chưa tuân thủ đúng qui trình kỹ thuật hoặc do chưa vận hành thuần thục day chuyền công nghệ cũng làm phát sinh rất nhiều chi phí ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tuy vậy, Công ty cũng có ưu thế riêng về kinh nghiệm, quy trình sản xuất. Qua nhiều năm hoạt động, Công ty đã xây dựng được quy trình sản xuất khoa học, giảm thiểu chi phí vật tư đầu vào, đặc biệt Công ty có một đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật lành nghề, có kinh nghiệm sản xuất thực tế đảm bảo phát huy tối đa công xuất của thiết bị, thực hiện thành công các kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Công ty đã đề ra.
6. Rủi ro quản lý
Nền kinh tế thị trường cùng với xu thế hội nhập đặt ra cho Công ty rất nhiều những cơ hội cũng như thách thức. Những biến động về giá vật tư đầu vào; Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, thương hiệu, mẫu mã sản phẩm ngày càng tăng;  ... đòi hỏi Công ty phải có một bộ máy quản lý giỏi, tâm huyết, có kinh nghiệm thực tế mới có thể đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng tăng. Đây là một trong những rủi ro và thách thức lớn nhất đối với Công ty hiện tại và trong tương lai.

VI. phụ lục

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phụ lục II: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về đăng ký giao dịch cổ phiếu

3. Phụ lục III: Sổ theo dõi cổ đông

4. Phụ lục IV: Báo cáo kiểm toán năm 2005 của Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera.

Vĩnh Phúc, ngày        tháng        năm 2006

Công ty Cổ phần Gạch men Thăng Long - Viglacera


Chủ tịch Hội đồng quản trị
Giám đốc
               Luyện Công Minh
Trần Văn Phúc 

Trưởng Ban kiểm soát
kế toán trưởng

Nguyễn Thị Sửu
Nguyễn Minh Hiến
Trung tâm giao dịch chứng khoán hà nội chấp thuận đăng ký chứng khoán giao dịch chỉ có nghĩa là việc đăng ký chứng khoán đã thực hiện theo các qui định của pháp luật liên quan mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán. mọi tuyên bố tráI với điều này là bất hợp pháp.
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Các chi nhánh
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